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SUMMARY

The study was conducted to improve the efficiency of control of bacterial wilt (Ralstonia
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1. DAT VAN DE PR .
: da gay ton that nghiém trong trong san xuat
Céac bénh hai ciy trong c6 nguén gbc nong nghiép, nhat 1a cac cay trong c6 y nghia
trong dat, trong d6 vi khudn Ralstonia kinh t&€ nhu lac, ca chua, khoai tdy 1am gidm
solanacearum Smith (R. solanacearum Smith) dang ké dén ning suét va chat luong cua
gdy bénh héo xanh phd bién va nguy hiém néng san pham.
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Nghién ctru bénh héo xanh vi khuén raltonia solanacearum Smith hai cay lac vung Ha Néi - phu can...

0 Viét Nam, vi khuédn R. solanacearum
gay hai trén nhiéu loai cay tréng. Bénh héo
xanh vi khudn (HXVK) 14 mét trong nhiing
loai bénh phd bién, gdy hai kha nghiém
trong trén mot s6 cdy trong nhu ca chua, ca,
lac, khoai tay, thudc 14 6 ving Ha Nbi va phu
can. Lan dau tién bénh HXVK dugc phat
hién trén cay dau tam (P T4n Ding, 1998).

Nguyén Xuan Hoéng va cs. (1993) cho
biét: bénh HXVK hai lac xuét hién phd bién
6 hau hét cac vung, mtic d§ bi bénh c6 su
thay d6i gitia cac vung sinh thai. Bénh hai
nghiém trong & mot s6 ving trong diém cta
tinh Nghé An va Thanh Hoa véi ty 1& bénh
tit 15 - 35%; 6 cac vung trong lac tinh Long
An va Tay Ninh 14 20 - 30%. Cac tac gia da
st dung phuong phap liy bénh nhan tao
bing sat thuong ré trén cay lac 2 tuln tudi
dé danh gia kha ning khang bénh cua cac
dong, giong lac.

Nguyén Thi Ly va cs. (1991) trong két
qua nghién c@tu vé bénh HXVK hai cay lac ¢
Ha Noi, Bic Giang va Nghé An cho ring,
bénh HXVK hai néng & mét s6 diém diéu tra
cia tinh Nghé An véi ty 1& cao, dao ddong
trong khoang 15 - 40%, trong khi d6 § Viét
Yén (Bic Giang) ty 1é bénh trung binh chi tit
10 - 15%.

Trong thuc t& san xuit, phong chéng
bénh héo xanh vi khuédn 1a vdn dé rat kho
khan. Vi khudn giy bénh R. solanacearum
14 loai c6 nhiéu chuing sinh 1y va noi sinh hoc
khac nhau, phan bo ky cht rong, tén tai lau
trong tan du thuc vat va trong dat. Cac bénh
nay rat khé phong trit bang thudc héa hoc
nén cang dé bi lam dung, gay anh hudng xau
dén stic khde con ngusi, dat, nude, méi
truong sinh thai. Mat khac, hién nay & nuéc
ta nhiing nghién ctu vé ché phdm sinh hoc
dé phong tri cac tac nhan gay bénh c6 ngudn
gbc trong dat hai cdy trong chua dudc ting
dung nhiéu trong san xuat. Theo nhiing két
qua nghién ctu da céng bo clua cac tac gia
trong va ngoai nudc cho thiy, khong c6 mot
bién phap riéng ré ndo phong chéng bénh
HXVK hiéu qua. Van dé dudc dit ra 1a can
két hop déng thoi cac bién phap phong tri

tong hgp nhu: bién phap phong trit sinh hoc,
bién phap canh tac, v.v... (French, 1998;
Kelman, 1997).

Vi vay nghién ctiu dé xuat quy trinh
phong trit téng hgp, trong d6 chi trong bién
phap canh tac, chon loc st dung giéng chéng
bénh, bién phap sinh hoc,... mot cach téng
hop dé nang cao hiéu qua phong trit bénh
héo xanh trén mot sd cdy trong can la diéu
c4p thiét hién nay.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP
NGHIEN cUU

2.1. Vat liéu nghién ctiu

- Mau bénh HXVK hai trén mot s6 cay
ky cht nhu lac, khoai tay,... vd mau cac hat
giong lac.

- Mbi truong nhan tao diung dé phan lap,
nudi cdy va thi nghiém véi vi khuén R.
solanacearum: TZC, SPA, PGA, King B,
Wakimoto.

- Ché€ phém sinh hoc: Bacillus subtilis
dang bot, néng do dung dich vi khuén B.
subtilis dung trong thi nghiém 1a 10® cfu/1 ml.

- Thudce khang sinh, héa hoc: Steptomycin,
cloramphenicol, carbendazim, validamycin.

- Mbt s6 hoa chat va vat tu thiét y&u khac.

- D4t trong cay: Dat phu sa duge hap
khii trung & diéu kién 121°C; 1,5 atm trong
thoi gian 45 phut.

Dé tai dugc thuc hién tai Bo mén Bénh
cdy, Khoa Nong hoc, Truosng Pai hoc Nong
nghiép Ha No6i va mot s6 hop tac xa vung Ha
Noi - phu can, ndm 2008 - 2009.

2.2. Phuong phap nghién ctru

2.2.1. Phuong phdp diéu tra thu thap méu
bénh, phén ldp va nuéi cédy vi khuén
R. solanacearum Smith
Diéu tra tinh hinh bénh HXVK & ngoai
dong rudng theo phuong phap diéu tra cta
Cuc Bao vé thuc vat (1995) va Vién Bao vé
thuc vat (1997). Tai cac rudng, cac diém duge
chon, diéu tra mdi diém 75 cay. Diéu tra
dinh ky 7 ngay mot 1an theo déi cay bi bénh
va tinh ty 1& bénh (%).
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Thu thap maiu bénh, phan lap va nuoi
cdy vi khuéin R. solanacearum Smith theo
phuong phap nghién ctu dugec trinh bay
trong cac cong trinh cta Tiéu chuin nganh
néng nghiép Viét Nam (TCN 224-2003); Lé
Luong Té (1997); Hayward (1991). Nhiing
cdy bénh c6 triéu ching dién hinh dude thu
thap trong rudong lac bi bénh HXVK, mau
bénh rta sach bang nuéc cit vo trung va
tham kho bing gidy tham vé trung. Tién
hanh phan lap vi khudn: Dung que cdy vi
khuén da khi triung trén ngon lita dén cén,
14y mét vong dich trén bé mat cit ctia than
cay bénh cdy trén moi truong SPA. Nubi cay
trong diéu kién nhiét do6 30°C, theo doi su
phat trién cta vi khudn sau 24, 48 gid, cac
khuén lac riéng ré hinh khéng déu, ria nhay
tring sita, ¢ giita c6 phét hong nhat. Cay
truyén vi khuéin trén moi trusng SPA, theo
doi su phat trién cua vi khudn trén moéi
trudng: Khuộn lac ¢6 mau tring kem, bộ một
u6t d6 1a vi khudn R. solanacearum Smith
thuan khiét.

2.2.2. Nghién citu ddc diém hinh thdi, ddc
tinh sinh hoc ctia cdc isolates vi
khudn R. solanacearum Smith.

Quan sat su phat trién ctia khuén lac vi
khudn, mau sic bé mit khuédn lac, toc do
phat trién cta vi khuén sau 24, 48 va 72 gio
nudi cady (Kelman, 1997) trén méi truong:
TZC, SPA, Kings'B, dit trong diéu kién
nhiét d6 thich hgp 30°C. Nhudém va quan sat
t& bao vi khudn theo phucng phap nghién
ctiu cua Schaad, 1980.

2.2.3. Nghién cuu tinh gdy bénh cua cdc
isolate vi khudn gay bénh héo xanh
(trong diéu kién chdu vai) trén cdy lac
vung Ha N6i va phu cdn vu hé thu
2008, vu xudn heé 2009

Lay bénh nhin tao theo phudng phap
ciia Hayward (1991), Vién Bao vé thuc vat

(1997). Cay lay bénh dudc chudn bi tit chon

hat gidng ctia cay khoe, dat phu sa duge khit

trung 6 diéu kién 121°C; 1,5 atm trong 45

phit. Nguén vi khudn R. solanacearum gy

bénh héo xanh trén cay lac vang Ha N1 va
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phu can da dugc phan lap, nudi cdy thuan
dem lay nhiém nhan tao trén cay ky chu lac
trong diéu kién chau vai. Ngudn vi khuédn
dugc pha trong nuéc vo tring véi nong do bao
ti 10® cfu/1 ml, tién hanh sat thuong nhe dé
lay nhiém nhan tao. Sau gieo 20 ngay, tién
hanh 1ay nhiém nhén tao biang phuong phap
sat thuong ré (cach than cay lac 1 cm, sau 2
cm, dai 3 cm), sau d6 tudi 10 ml dich vi khudn
noéng do 10° cfu/ml. Mbi cong thiic nhéc lai 3
1an, mdi 1an nhéc lai 30 cay. Theo dbi s cay
bi bénh & tiing céng thiic sau 7 ngay, 14 ngay,
21 ngay, 28 ngay sau lay nhiém. Tinh ty 1&
bénh (%).

e Khdo sdt khd ndng phong triw bénh
HXVK hai lac bang vi sinh vit déi khdng B.
subtilis trong diéu kién chdu vai

Thi nghiém dugc bd tri gom 4 céng thic
trén giong lac sen lai khi cay lac dugdc 20
ngay tudi, st dung phuong thitc 14y nhiém
sat thuong ré. Mbi cong thic nhic lai 3 1an,
mdi 14n nhéc lai 30 cay.

CT1: Doi chiing (sat thuong ré va xu ly
10 ml dung dich vi khuén R. solanacearum
khi cay lac dugc 20 ngay tudi).

CT2: Sat thuong ré sau d6 xu ly (tudi
dich) cung ldc 10 ml dung dich vi khuén R.
solanacearum + 10 ml dung dich vi khuédn
doi khang B. subtilis.

CT3: Xt Iy (tuéi dich) 10 ml dung dich vi
khudn B. subtilis khi cay lac dudc 18 ngay
tudi; khi cay lac duge 20 ngay tudi tién hanh
sat thuong ré va xt Iy 10 ml dung dich vi
khudn R. solanacearum.

CT4: Sat thuong ré va xu ly (tuéi dich)
10 ml dung dich vi khuén R. solanacearum
khi cay lac dude 18 ngay tudi; Khi cay lac
dude 20 ngay tudi tién xt Iy 10 ml dung dich
vi khuédn B. subtilis. Nong d6 dung dich vi
khuin R. solanacearum va B. subtilis dung
trong thi nghiém la 10® cfu/1 ml.

Chi tiéu theo ddi: Theo dbi s6 cdy bi bénh
tung céng thic sau 7 ngay, 14 ngay, 21 ngay,
28 ngay sau lay nhiém. Tinh ty 1é bénh (%).

e Khao sdt khd ndng phong tru bénh
HXVK hai lac bang thuéc khdng sinh va
thuéc héa hoc trong diéu kién chdu vai



Nghién ctru bénh héo xanh vi khuén raltonia solanacearum Smith hai cay lac vung Ha Néi - phu can...

Thi nghiém dugc bs tri gbm 5 cong thiic
trén giong lac sen lai, st dung phuong thiic
ngam hat lac trong dung dich thudc da dugc
pha theo néng do khuyén cao trong khoang
thoi gian 10 phut. Mdi céng thic nhic lai 3
lan, mé&i 1an nhéc lai 30 cay.

Chi tiéu theo ddi: Theo dbi s6 cay bi bénh 6
ting céng thic sau 7 ngay, 14 ngay, 21 ngay,
28 ngay sau lay nhiém. Tinh ty 1& bénh (%).

Phuong phdp tinh todn va xi2 ly sé'liéu
Ty 16 bénh (TLB%):

TLB (%) = x 100

Trong dé: A- s6 cay bi bénh héo xanh;
B- téng s6 cay diéu tra.

Hiéu lyc phong tru ctia vi sinh vat dé6i
khang, thuéc khang sinh va thudc héa hoc
trong diéu kién chau vai dudc tinh theo cong
thiic Abbott:

HLPT (%) = % x 100

Trong d6: C: s6 cdy chét & cong thic déi
chiing (khéng xu ly vi sinh vat d6i khang B.
subtilis, thudc khang sinh va thudc héa hoc);

T: s6 cdy chét ¢ cong thiic thi nghiém (x
Iy vi sinh vat d6i khang B. subtilis, thudc
khang sinh va thudc héa hoc).

3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN

3.1. Diéu tra thuc trang bénh HXVK hai
cay lac ving Ha N¢i va phu can vu
hé thu 2008, vu xuan hé nam 2009

Tac hai cht yé&u cta bénh trén cay lac
lam 14 ngon héo rii ¢6 mau xanh tai, mat 1a
phia duéi va & cac canh ciing bi héo dan va
chét nhanh. Ban dau 14 héo vao ban ngay,
ban dém lai phuc héi, nhung chi sau vai
ngay cay lac héo ri hdn va khong phuc hoi
duge. Chép ré cay bénh bi théi nhiin, mau
nau den. Cit gbc than c6 thé thdy bé mach
mAu nau sim kéo dai lén phia trén. Dung
tay bép nhe ché cit ngang c6 dich nhay
trang nhu siia chay ra.

Két qua diéu tra cho thiy, bénh HXVK
hai lac phd bién c6 méit & tdt ca cac ving
didu tra. O céc giai doan sinh trudng khac
nhau cua ciy lac, bénh HXVK giy hai ciing
khac nhau. Bénh HXVK chu yéu gay hai vao
giai doan trudc khi ra hoa cho dén ra hoa -
dam tia. O giai doan lac ct non, sy giy hai
cta bénh HXVK giam dan. Khi cay lac 6 giai
doan cu gia, hau nhu khéng thdy su xuit
hién va gay hai ctia bénh HXVK (Bang 1 va
Bang 2). Ty 1é bénh HXVK gitia cac vung
diéu tra va 6 thoi vu khac nhau 1a khac
nhau, ty 1& bénh trung binh cao nhat é Yén
DPéng - Y Yén - Nam Dinh (trén giong sen lai
14 0,89% - 1,28%) va thap nhit 6 An Ha -
Lang Giang - Bic Giang (trén giong L14 la
0,19% - 0,36).

Bang 1. Tinh hinh bénh HXVK hai lac (R. solanacearum)
vu hé thu 2008 & ving Ha N§i va phu can

Ty 1€ bénh qua céc thoi ky

STT Dia diém didu tra Giéng sinh trudng cla cay (%) Ir)l/,lrlfg %?:r?
lac Truéckhi  Rahoa- . = o gia (%)
ra hoa bam tia

1 Cb Loa - Bdng Anh - Ha Noi L14 0,21 0,37 0,53 0,00 0,28
2 Phu L& - Sé¢ Son - Ha Noi Sen Lai 0,34 0,85 1,2 0,00 0,6
3 Cao X& - Tan Yén - B&c Giang bé BG 0,45 1,15 1,81 0,00 0,85
4 An Ha - Lang Giang - Bac Giang L14 0,14 0,35 0,96 0,00 0,36
5 Yén Bdng - Y Yén - Nam Dinh Sen Lai 1,20 1,84 2,08 0,00 1,28
6 Trinh Xuyén - Vu Ban - Nam Dinh Pd BG 0,32 0,53 0,93 0,00 0,45
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Bang 2. Tinh hinh bénh HXVK hai lac (R. solanacearum)
vu xuan hé 2009 ¢ ving Ha Noi va phu can

Ty lé bénh qua cac thoi ky

STT Dia diém didu tra Gibng sinh trdng cda cay (%) -tl;')ll,ll!\eg i?::
lac Treockhi  Rahoa - . . (%)
ra hoa bam tia Cunon  Cugia

1 C6 Loa - Bong Anh - Ha Noi L14 0,13 0,26 0,37 0,00 0,19
2 Phu L6 - Séc Son - Ha Noi Sen Lai 0,21 0,70 0,91 0,00 0,46
3 Cao Xa - Tan Yén - Bac Giang bé BG 0,19 0,85 1,44 0,00 0,62
4 An Ha - Lang Giang - Bac Giang L14 0,00 0,23 0,56 0,00 0,19
5  Yénbdng -Y Yén - Nam Dinh Sen Lai 0,8 1,2 1,57 0,00 0,89
6 Trinh Xuyén - Vu Ban - Nam binh D3 BG 0,26 0,32 0,72 0,00 0,32

Nhu vay, déi véi cac giong lac khac nhau
va dudc trong 6 cac vung khac nhau thi ty 1&
bénh HXVK hai lac cting khac nhau. Ngoai ra,
diéu tra con cho thay, luan canh véi lia nuéc
g6p phan han ché dang ké tac hai caa bénh
HXVK hai lac 6 ving Ha Néi va phu can.
3.2. Mot s6 diac diém hinh thai, dic tinh

sinh hoc cua cac isolates vi khuin

R. solanacearum Smith

Quan sat cac dong vi khuén phan lap
dugc trén cac giong lac dudc trong 6 ving Ha
Nbi va phu can nhiém bénh, khi nuoi cdy vi
khudn trén méi trudng nhan tao TZC, SPA,
Kings'B; nhudm léng roi va gram vi khudn
da cho thdy riang 3 dong vi khuén gy bénh
héo xanh hai lac 6 giong L14, dé Béc Giang,
sen lai trộn mội trusng SPA cÂ6 dic diộm la
nh4y, ria nhdn, mau tring kem (Kelman,
1954). K&t qua trộn da xac dinh loai R.
solanacearum c6 dang hinh gay, hai dau hoi
tron, c6 ti 1 - 4 16ng roi 6 dau. Cac isolate cua
vi khudn dộu nhuộm gram am.

3.3. Pac tinh gay bénh cua cac isolate vi
khuin giy bénh héo xanh vi khuin
(trong diéu kién chau vai) trén cay lac
vung Ha No¢i va phu can vu hé thu
2008, xuan hé 2009

Nghién ctiu tinh gay bénh ctua cac
isolate vi khuéin R. solanacearum trén lac
nham xac dinh pham vi ky chu, xac dinh doc
tinh va kha nang giy bénh cta céc isolate vi
khuidn phan lap. Két qua thi nghiém cho
théy, cic isolate vi khudn phan lap trén cay
lac & vung Ha No6i va phu can déu c6 kha
ning giy bénh trén giong lac L14, d6 Bic
Giang, sen lai. Isolate vi khuidn R.
solanacearum phén lap ti giong lac sen lai
(Tién Duong - Dong Anh - Ha Néi) sau 10
ngay lay nhiém c6 ty 1é bénh cao nhat la
46,7% - 48,9% va thap nhat 1a isolate vi
khuén phan lap trén giong lac L14 (Cao X4 -
Tan Yén - Bic Giang) ty 1& bénh 1a 12,2% -
13,3% (Bang 3 va Bang 4).

Bang 3. Tinh giy bénh cta cac isolate vi khuin R. solanacearum
phéan 1ap trén cay lac vu hé thu 2008 ¢ ving Ha N§i va phu can

Ty lé bénh HXVK (%) trén céac gidng lac

STT Isolate vi khuan phan lap ,
L14 bé Bac Giang Sen lai
1 Tién Dwong - Bong Anh - Ha Noi 14,4 27,8 48,9
2 Pong Xuéan - Séc Son - Ha Noi 20,0 28,9 46,7
3 Cao X4 - Tan Yén - Béc Giang 13,3 30,0 43,3
4 An Ha - Lang Giang - B4c Giang 15,6 21,1 35,6
5 Yén Déng -Y Yén - Nam Binh 15,6 22,2 44 4
6 Trinh Xuyén - Vu Ban - Nam Dbinh 20,0 28,9 45,6
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Bang 4. Tinh giy bénh cta cac isolate vi khuin R. solanacearum Smith
phéan 1ap trén cay lac vu xuan heé 2009 ¢ ving Ha N§i va phu can

Ty 1& bénh HXVK (%) trén céc gibng lac

STT Isolate vi khuan phan lap -
L14 bé Bac Giang Sen lai
1 Tién Dwong - Bong Anh - Ha Noi 13,3 26,7 46,7
2 Doéng Xuan - Séc Son - Ha Noi 17,8 26,7 44,4
3 Cao Xa - Tan Yén - Bic Giang 12,2 28,9 42,2
4 An Ha - Lang Giang - Bac Giang 13,3 19,0 34,4
5 Yén Béng - Y Yén - Nam Binh 15,6 21,1 42,2
6 Trinh Xuyén - Vu Ban - Nam Binh 18,9 26,7 44 .4

Céc isolate vi khudn phéan lap tit cay
lac & cac ving khac nhau thé hién tinh doc
va tinh giy bénh 6 miic d6 khac nhau trén cac
giéng lac. Isolate vi khuén gidng lac sen lai
c6 miic do chéng chiu véi bénh héo xanh 1a
th&p nh4t va thé hién doc tinh cao nhat, con
isolate vi khudn giong lac L14 c6 mic do
chong chiu véi bénh héo xanh 1a cao nhat va
thé hién doc tinh thap nhét.

Khdo sdt hiéu qua phong tri¢ cua vi
khudn doi khdng B. subtilis trong phong
chong bénh HXVK hai lac.

Qua 2 vu thi nghiém, 6 tat ca cic cong
thiic thi nghiém ty 1& bénh HXVK déu tang
dan sau cac ngay theo déi va tang nhanh
nhat 6 CT1 ti 94,4% - 95,6% (khong c6 mit
cua B. subtilis) va cham hon & cac cong thiic
¢6 xt 1y vi khuén d6i khang B. subtilis (CT2,

CT3, CT4). Cac cong thiic trong thi nghiém
c6 su khic nhau vé ty 1é cay héo. 0 cdng thic
d6i chiing khong c¢6 mit caa vi khudn déi
khéang B. subtillis ty 1& bénh cao nhat (94,4%
- 95,6%), con G cac cong thiic khac c6 mit cia
vi khuén d6i khang B. subtillis ty 16 bénh &
mtc thap hon rat nhiéu so véi d6i chiing. Ty
1& bénh thap nhat 6 hai cong thiic thi nghiém
la CT2 (25,6% - 26,7%) va CT3 tuong tng la
20,0% - 21,1%. O CT4 ty 1é bénh sau 28 ngay
theo doi ¢ mtic kha cao 57,8% - 58,9% mac
du ciing duge xt 1y vi khudn d6i khang B.
subtillis (Bang 5). Nhu vay, vi khudn B.
subtillis c6 thé st dung duge dé xt ly dat
truéec khi tréng c6 tac dung han ché& kha
ning xam nhiém, phét sinh phat trién cia
bénh HXVK.

Bang 5. Khao sat kha niang phong trit bénh héo xanh vi khuan hai lac
cuia ché pham B. subtilis trong diéu kién chau vai
vu heé thu nam 2008 va vu xuan hé nam 2009

Chi tiéu theo doi
& cac cong thirc

Ty l& cay héo do vi khuan R. solanacearum
(%) trong vu he thu 2008

Ty 1& cay héo do vi khuan R. solanacearum
(%) trong vu xuan hé nam 2009

Ngay theo dbi

sau lay nhidm CT1 CT2 CT3 CT4 CT1 CT2 CT3 CT4
7 22,2d 15,6b 10,0a 18,9¢c 21,1d 13,4b 8,9a 17,8¢c
14 82,2d 22,2b 13,3a 30,0c 80,0d 20,0b 11,1a 28,9¢
21 92,2d 24,4b 17,7a 56,7¢c 91,1d 23,3b 16,7a 54,4c
28 95,6d 26,7b 21,1a 58,9¢ 94,4d 25,6b 20,0a 57,8c
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Bang 6. Khao sat kha niang phong trit bénh héo xanh vi khuin hai lac
cuia thuéc khang sinh, héa hoc trong diéu kién chau vai
vu hé thu nam 2008 va vu xuan hé nam 2009

Chi tiéu theo dbi &

cac cong thire (%) trong vu he thu 2008

Ty lé cay héo do vi khudn R. solanacearum

Ty lé cay héo do vi khudn R. solanacearum
(%) trong vu xuan hé nam 2009

Ngay theo

d6i sau x Iy CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5
7 22,2d 13,3a 15,6b 16,7¢c 16,7¢ 21,1c 12,3a 14,4b 15,6¢ 15,7¢c
14 83,3d 18,9a  22,2b 26,6¢ 27,8¢c 82,3d 17,8a 21,1b 24,4c 26,7¢
21 91,1d 245a  27,8b 32,2c 33,3c 90,0d 23,3a  26,7b 30,0c 31,1c
28 95,6d 27,8a 30,0b 35,6¢ 36,7¢c 94,4d 26,7a 28,9b 33,3c 34,4c

Chit thich: Cong thirc 1: Poi chirng, khong xir Iy thudc. Cong thire 2: Xir Iy thuée steptomycin (nong dé 0,5%).
Cong thirc 3: Xur ly thuoc cloramphenicol (néng do 0,4%). Cong thirc 4: Xur Iy thuoc carbendazim
(nong do 1%). Cong thirc 5: Xur Iy thuée validamycin (nong do 1%).

Khao sat kha ndang phong tru bénh
HXVK hai lac bang thuéc khdng sinh, thudc
héa hoc trong diéu kién chdu vai

Mot s6 thude khang sinh, thude héa hoc:
steptomycin, cloramphenicol, carbendazim,
validamycin da duge st dung dé khao sat
hiéu luc phong trit bénh HXVK ctua hai lac
trong diéu kién chau vai (Bang 6). Két qua
nghién c@u cho thdy cad 4 loai thuéc thi
nghiém déu c6 kha ning tc ché su phat trién
va gy hai ciia bénh HXVK so véi cong thiic
do6i ching 6 cad 2 vu. Trong d6, thuédc
steptomycine c6 hiéu luc cao nhat véi ty 1é
bénh sau 28 ngay theo déi la 26,7% - 27,8%.
Tiép dén la thudc cloramphenicol (ty 1& bénh
la 28,9% - 30,0%). Hiéu lyc thap nhat la
thuéc validamycin (ty 1& bénh 1a 34,4% -
36,7%).

4. KET LUAN

Bénh héo xanh vi khuén R. solanacearum
Smith 14 mét bénh gy hai phé bién trén cay
lac 6 ving Ha No6i va phu can vu hé thu
2008, xuan hé nam 2009.

Céc isolate vi khuéin giy bénh héo xanh
phan lap trén ciy ky chu gitia giong lac L14,
do Béc Giang, sen lai trong & cac vung khac
nhau déu c6 kha niang 1ay bénh chéo.
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C6 thé st dung ché phadm vi sinh vat d6i
khang B. subtilis két hop véi thudéc khang
sinh, thuéc héa hoc dé phong trit bénh
HXVK hai cay lac cho hiéu qua cao. St dung
ché& pham vi sinh vat d6i khang B. subtilis
xt 1y dat trude khi trong lac c6 tac dung han
ch& kha ning xAm nhiém, phat sinh, phat
trién ctia bénh HXVK.

St dung cac loai thudc khang sinh, thuée
ho4 hoc trong phong trit bénh HXVK c6 kha
ning tc ché su phat sinh gay hai ctia bénh.
Trong dé6, thudc khang sinh streptomycine c6
hiéu Iuc cao nhat véi ty 1& bénh sau 28 ngay
theo doi 14 26,7% - 27,8%. Tiép dén 1a thudc
cloramphenicol (ty 1& bénh 1a 28,9% - 30,0%).
Thuéc validacin c¢6 hiéu luc thap nhat (ty 1é
bénh 1a 34,4% - 36,7%).
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TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành nhằm nâng cao hiệu quả phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn Ralstonia solanacearum Smith, bệnh gây hại phổ biến trên cây lạc. Bệnh héo xanh vi khuẩn đã được điều tra, thu thập, xác định và các biện pháp phòng trừ chúng đã được thử nghiệm trên các giống lạc L14, đỏ Bắc Giang, sen lai trồng ở ở Hà Nội và các vùng phụ cận vụ hè thu năm 2008 và vụ xuân hè năm 2009. Kết quả cho thấy rằng các isolate vi khuẩn gây bệnh héo xanh phân lập trên các giống lạc khác nhau giữa các vùng khác nhau đều có khả năng lây bệnh héo; chế phẩm vi sinh vật đối kháng Bacillus subtilis sử dụng kết hợp với thuốc hóa học để phòng trừ bệnh HXVK hại cây lạc cho hiệu quả cao. Chế phẩm này được dùng xử lý đất trước khi trồng lạc có tác dụng hạn chế khả năng xâm nhiễm, phát sinh, phát triển của bệnh HXVK. Các loại thuốc hóa học và kháng sinh được dùng phòng trừ bệnh HXVK có khả năng ức chế sự phát sinh gây hại của bệnh. Trong đó thuốc Steptomycine có hiệu lực cao nhất với tỷ lệ bệnh sau 15 ngày theo dõi là 24,3%, tiếp đến là thuốc Cloramphenicol 0,4% (tỷ lệ bệnh là 27,3%) và thấp nhất là thuốc Validamycin 1% (tỷ lệ bệnh là 30,7%).


Từ khoá: Bệnh héo xanh vi khuẩn hại lạc, biện pháp sinh học, biện pháp hóa học, Ralstonia solanacearum Smith.


SUMMARY 


The study was conducted to improve the efficiency of control of bacterial wilt (Ralstonia solanacearum Smith), a common disease of peanut. The disease was investigated, and the samples were collected and identified. The control measures were performed on cultivars L14, Bac Giang red and hybrids grown at Hanoi and surrounding areas in the summer-fall 2008 and the spring-summer 2009. The results showed that the bacterial isolates isolated from different cultivars in different regions were all pathogenic. The disease can be controlled effectively using a bacterial antagonist (Bacillus subtilis) in combination with bacteriocides. The soil treatment with Bacillus subtilis before planting restricted the development of the bacterial wilt disease. Bacteriocides also showed to inhibit the development of the disease. Among tested chemicals, Steptomycine showed highest efficacy of control with incidence of 24.3% after 15 days of treatment. The next was Chloramphenicol 0.4% showing an incidence of 27.3%. Validamycin 1% showed lowest efficacy with incidence of only 30.7%.


Key words: Bacterial wilt of grounut, biological control, chemical control, Ralstonia solanacearum. 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Các bệnh hại cây trồng có nguồn gốc trong đất, trong đó vi khuẩn Ralstonia solanacearum Smith (R. solanacearum Smith) gây bệnh héo xanh phổ biến và nguy hiểm đã gây tổn thất nghiêm trọng trong sản xuất nông nghiệp, nhất là các cây trồng có ý nghĩa kinh tế như lạc, cà chua, khoai tây làm giảm đáng kể đến năng suất và chất lượng của nông sản phẩm.


ở Việt Nam, vi khuẩn R. solanacearum gây hại trên nhiều loại cây trồng. Bệnh héo xanh vi khuẩn (hxvk) là một trong những loại bệnh phổ biến, gây hại khá nghiêm trọng trên một số cây trồng như cà chua, cà, lạc, khoai tây, thuốc lá ở vùng Hà Nội và phụ cận. Lần đầu tiên bệnh hxvk được phát hiện  trên cây dâu tằm (Đỗ Tấn Dũng, 1998). 


Nguyễn Xuân Hồng và cs. (1993) cho biết: bệnh hxvk hại lạc xuất hiện phổ biến ở hầu hết các vùng, mức độ bị bệnh có sự thay đổi giữa các vùng sinh thái. Bệnh hại nghiêm trọng ở một số vùng trọng điểm của tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá với tỷ lệ bệnh từ 15 - 35%; ở các vùng trồng lạc tỉnh Long an và Tây Ninh là 20 - 30%. Các tác giả đã sử dụng phương pháp lây bệnh nhân tạo bằng sát thương rễ trên cây lạc 2 tuần tuổi để đánh giá khả năng kháng bệnh của các dòng, giống lạc.


Nguyễn Thị Ly và cs. (1991) trong kết quả nghiên cứu về bệnh hxvk hại cây lạc ở Hà Nội, Bắc Giang và Nghệ An cho rằng, bệnh hxvk hại nặng ở một số điểm điều tra của tỉnh Nghệ An với tỷ lệ cao, dao động trong khoảng 15 - 40%, trong khi đó ở Việt Yên (Bắc Giang) tỷ lệ bệnh trung bình chỉ từ 10 - 15%.


Trong thực tế sản xuất, phòng chống bệnh héo xanh vi khuẩn là vấn đề rất khó khăn. Vi khuẩn gây bệnh R. solanacearum là loài có nhiều chủng sinh lý và nòi sinh học khác nhau, phân bố ký chủ rộng, tồn tại lâu trong tàn dư thực vật và trong đất. Các bệnh này rất khó phòng trừ bằng thuốc hóa học nên càng dễ bị lạm dụng, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, đất, nước, môi trường sinh thái. Mặt khác, hiện nay ở nước ta những nghiên cứu về chế phẩm sinh học để phòng trừ các tác nhân gây bệnh có nguồn gốc trong đất hại cây trồng chưa được ứng dụng nhiều trong sản xuất. Theo những kết quả nghiên cứu đã công bố của các tác giả trong và ngoài nước cho thấy, không có một biện pháp riêng rẽ nào phòng chống bệnh HXVK hiệu quả. Vấn đề được đặt ra là cần kết hợp đồng thời các biện pháp phòng trừ tổng hợp như: biện pháp phòng trừ sinh học, biện pháp canh tác, v.v... (French, 1998; Kelman, 1997).


Vì vậy nghiên cứu đề xuất quy trình phòng trừ tổng hợp, trong đó chú trọng biện pháp canh tác, chọn lọc sử dụng giống chống bệnh, biện pháp sinh học,… một cách tổng hợp để nâng cao hiệu quả phòng trừ bệnh héo xanh trên một số cây trồng cạn là điều cấp thiết hiện nay. 


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
      NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu


- Mẫu bệnh HXVK hại trên một số cây ký chủ như lạc, khoai tây,… và mẫu các hạt giống lạc.


- Môi trường nhân tạo dùng để phân lập, nuôi cấy và thí nghiệm với vi khuẩn R. solanacearum: TZC, SPA, PGA, King B, Wakimoto.


- Chế phẩm sinh học: Bacillus subtilis dạng bột, nồng độ dung dịch vi khuẩn B. subtilis dùng trong thí nghiệm là 108 cfu/1 ml.

- Thuốc kháng sinh, hóa học: Steptomycin, cloramphenicol, carbendazim, validamycin.


- Một số hóa chất và vật tư thiết yếu khác.


- Đất trồng cây: Đất phù sa được hấp khử trùng ở điều kiện 1210C; 1,5 atm trong thời gian 45 phút.


Đề tài được thực hiện tại Bộ môn Bệnh cây, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và một số hợp tác xã vùng Hà Nội - phụ cận, năm 2008 - 2009.


2.2. Phương pháp nghiên cứu


2.2.1. Phương pháp điều tra thu thập mẫu
bệnh, phân lập và nuôi cấy vi khuẩn    R. solanacearum Smith


Điều tra tình hình bệnh HXVK ở ngoài đồng ruộng theo phương pháp điều tra của Cục Bảo vệ thực vật (1995) và Viện Bảo vệ thực vật (1997). Tại các ruộng, các điểm được chọn, điều tra mỗi điểm 75 cây. Điều tra định kỳ 7 ngày một lần theo dõi cây bị bệnh và tính tỷ lệ bệnh (%). 


Thu thập mẫu bệnh, phân lập và nuôi cấy vi khuẩn R. solanacearum Smith theo phương pháp nghiên cứu được trình bày trong các công trình của Tiêu chuẩn ngành nông nghiệp Việt Nam (TCN 224-2003); Lê Lương Tề (1997); Hayward (1991). Những cây bệnh có triệu chứng điển hình được thu thập trong ruộng lạc bị bệnh HXVK, mẫu bệnh rửa sạch bằng nước cất vô trùng và thấm khô bằng giấy thấm vô trùng. Tiến hành phân lập vi khuẩn: Dùng que cấy vi khuẩn đã khử trùng trên ngọn lửa đèn cồn, lấy một vòng dịch trên bề mặt cắt của thân cây bệnh cấy trên môi trường SPA. Nuôi cấy trong điều kiện nhiệt độ 300C, theo dõi sự phát triển của vi khuẩn sau 24, 48 giờ, các khuẩn lạc riêng rẽ hình không đều, rìa nhầy trắng sữa, ở giữa có phớt hồng nhạt. Cấy truyền vi khuẩn trên môi trường SPA, theo dõi sự phát triển của vi khuẩn trên môi trường: Khuẩn lạc có màu trắng kem, bề mặt ướt đó là vi khuẩn R. solanacearum Smith thuần khiết.

2.2.2. Nghiên cứu đặc điểm hình thái, đặc
           tính sinh học của các isolates vi
            khuẩn R. solanacearum Smith.

Quan sát sự phát triển của khuẩn lạc vi khuẩn, màu sắc bề mặt khuẩn lạc, tốc độ phát triển của vi khuẩn sau 24, 48 và 72 giờ nuôi cấy (Kelman, 1997) trên môi trường: TZC, SPA, Kings’B, đặt trong điều kiện nhiệt độ thích hợp 300C. Nhuộm và quan sát tế bào vi khuẩn theo phương pháp nghiên cứu của Schaad, 1980.


2.2.3. Nghiên cứu tính gây bệnh của các
            isolate vi khuẩn gây bệnh héo xanh 
           (trong điều kiện chậu vại) trên cây lạc 
           vùng Hà Nội và phụ cận vụ hè thu
           2008, vụ xuân hè 2009


Lây bệnh nhân tạo theo phương pháp của Hayward (1991), Viện Bảo vệ thực vật (1997). Cây lây bệnh được chuẩn bị từ chọn hạt giống của cây khỏe, đất phù sa được khử trùng ở điều kiện 1210C; 1,5 atm trong 45 phút. Nguồn vi khuẩn R. solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây lạc vùng Hà Nội và phụ cận đã được phân lập, nuôi cấy thuần đem lây nhiễm nhân tạo trên cây ký chủ lạc trong điều kiện chậu vại. Nguồn vi khuẩn được pha trong nước vô trùng với nồng độ bào tử 108 cfu/1 ml, tiến hành sát thương nhẹ để lây nhiễm nhân tạo. Sau gieo 20 ngày, tiến hành lây nhiễm nhân tạo bằng phương pháp sát thương rễ (cách thân cây lạc 1 cm, sâu 2 cm, dài 3 cm), sau đó tưới 10 ml dịch vi khuẩn nồng độ 108 cfu/ml. Mỗi công thức nhắc lại 3 lần, mỗi lần nhắc lại 30 cây. Theo dõi số cây bị bệnh ở từng công thức sau 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 28 ngày sau lây nhiễm. Tính tỷ lệ bệnh (%).

( Khảo sát khả năng phòng trừ bệnh HXVK hại lạc bằng vi sinh vật đối kháng B. subtilis trong điều kiện chậu vại

Thí nghiệm được bố trí gồm 4 công thức trên giống lạc sen lai khi cây lạc được 20 ngày tuổi, sử dụng phương thức lây nhiễm sát thương rễ. Mỗi công thức nhắc lại 3 lần, mỗi lần nhắc lại 30 cây. 


CT1: Đối chứng (sát thương rễ và xử lý 10 ml dung dịch vi khuẩn R. solanacearum khi cây lạc được 20 ngày tuổi). 


CT2: Sát thương rễ sau đó xử lý (tưới dịch) cùng lúc 10 ml dung dịch vi khuẩn R. solanacearum + 10 ml dung dịch vi khuẩn đối kháng B. subtilis.


CT3: Xử lý (tưới dịch) 10 ml dung dịch vi khuẩn B. subtilis khi cây lạc được 18 ngày tuổi; khi cây lạc được 20 ngày tuổi tiến hành sát thương rễ và xử lý 10 ml dung dịch vi khuẩn R. solanacearum.


CT4: Sát thương rễ và xử lý (tưới dịch) 10 ml dung dịch vi khuẩn R. solanacearum khi cây lạc được 18 ngày tuổi; Khi cây lạc được 20 ngày tuổi tiến xử lý 10 ml dung dịch vi khuẩn B. subtilis. Nồng độ dung dịch vi khuẩn R. solanacearum và B. subtilis dùng trong thí nghiệm là 108 cfu/1 ml.


Chỉ tiêu theo dõi: Theo dõi số cây bị bệnh ở từng công thức sau 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 28 ngày sau lây nhiễm. Tính tỷ lệ bệnh (%).


( Khảo sát khả năng phòng trừ bệnh HXVK hại lạc bằng thuốc kháng sinh và thuốc hóa học trong điều kiện chậu vại 


Thí nghiệm được bố trí gồm 5 công thức trên giống lạc sen lai, sử dụng phương thức ngâm hạt lạc trong dung dịch thuốc đã được pha theo nồng độ khuyến cáo trong khoảng thời gian 10 phút. Mỗi công thức nhắc lại 3 lần, mỗi lần nhắc lại 30 cây. 


Chỉ tiêu theo dõi: Theo dõi số cây bị bệnh ở từng công thức sau 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 28 ngày sau lây nhiễm. Tính tỷ lệ bệnh (%).


Phương pháp tính toán và xử lý số liệu


Tỷ lệ bệnh (TLB%):                                       


		TLB (%)

		=

		A

		x 100



		

		

		B

		





Trong đó: A- số cây bị bệnh héo xanh; 


                 B- tổng số cây điều tra.

Hiệu lực phòng trừ của vi sinh vật đối kháng, thuốc kháng sinh và thuốc hóa học trong điều kiện chậu vại được tính theo công thức Abbott:


		HLPT (%)

		=

		C - T

		x 100



		

		

		C

		





Trong đó: C: số cây chết ở công thức đối chứng (không xử lý vi sinh vật đối kháng B. subtilis, thuốc kháng sinh và thuốc hóa học);


T: số cây chết ở công thức thí nghiệm (xử lý vi sinh vật đối kháng B. subtilis, thuốc kháng sinh và thuốc hóa học).

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
     LUẬN


3.1. Điều tra thực trạng bệnh HXVK hại
       cây lạc vùng Hà Nội và phụ cận vụ
       hè thu 2008, vụ xuân hè năm 2009

Tác hại chủ yếu của bệnh trên cây lạc làm lá ngọn héo rũ có màu xanh tái, mặt lá phía dưới và ở các cành cũng bị héo dần và chết nhanh. Ban đầu lá héo vào ban ngày, ban đêm lại phục hồi, nhưng chỉ sau vài ngày cây lạc héo rũ hẳn và không phục hồi được. Chóp rễ cây bệnh bị thối nhũn, màu nâu đen. Cắt gốc thân có thể thấy bó mạch mầu nâu sẫm kéo dài lên phía trên. Dùng tay bóp nhẹ chỗ cắt ngang có dịch nhầy trắng như sữa chảy ra.


Kết quả điều tra cho thấy, bệnh HXVK hại lạc phổ biến có mặt ở tất cả các vùng điều tra. ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau của cây lạc, bệnh HXVK gây hại cũng khác nhau. Bệnh HXVK chủ yếu gây hại vào giai đoạn trước khi ra hoa cho đến ra hoa - đâm tia. ở giai đoạn lạc củ non, sự gây hại của bệnh HXVK giảm dần. Khi cây lạc ở giai đoạn củ già, hầu như không thấy sự xuất hiện và gây hại của bệnh HXVK (Bảng 1 và Bảng 2). Tỷ lệ bệnh HXVK giữa các vùng điều tra và ở thời vụ khác nhau là khác nhau, tỷ lệ bệnh trung bình cao nhất ở Yên Đồng  - ý Yên - Nam Định (trên giống sen lai là 0,89% - 1,28%) và thấp nhất ở An Hà - Lạng Giang - Bắc Giang (trên giống L14 là 0,19% - 0,36).


Bảng 1. Tình hình bệnh HXVK hại lạc (R. solanacearum)
vụ hè thu 2008 ở vùng Hà Nội và phụ cận


		STT

		Địa điểm điều tra

		Giống


lạc

		Tỷ lệ bệnh qua các thời kỳ
sinh trưởng của cây (%)

		Tỷ lệ bệnh trung bình
(%)



		

		

		

		Trước khi ra hoa

		Ra hoa - Đâm tia

		Củ non

		Củ già

		



		1

		Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội

		L14

		0,21

		0,37

		0,53

		0,00

		0,28



		2

		Phủ Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội

		Sen Lai

		0,34

		0,85

		1,2

		0,00

		0,6



		3

		Cao Xá - Tân Yên - Bắc Giang

		Đỏ BG

		0,45

		1,15

		1,81

		0,00

		0,85



		4

		An Hà - Lạng Giang - Bắc Giang

		L14

		0,14

		0,35

		0,96

		0,00

		0,36



		5

		Yên Đồng - Ý Yên - Nam Định

		Sen Lai

		1,20

		1,84

		2,08

		0,00

		1,28



		6

		Trình Xuyên - Vụ Bản - Nam Định

		Đỏ BG

		0,32

		0,53

		0,93

		0,00

		0,45





Bảng 2. Tình hình bệnh HXVK hại lạc (R.  solanacearum)
vụ xuân hè 2009 ở vùng Hà Nội và phụ cận


		STT

		Địa điểm điều tra

		Giống
lạc

		Tỷ lệ bệnh qua các thời kỳ
sinh trưởng của cây (%)

		Tỷ lệ bệnh
trung bình
(%)



		

		

		

		Trước khi ra hoa

		Ra hoa - Đâm tia

		Củ non

		Củ già

		



		1

		Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội

		L14

		0,13

		0,26

		0,37

		0,00

		0,19



		2

		Phủ Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội

		Sen Lai

		0,21

		0,70

		0,91

		0,00

		0,46



		3

		Cao Xá  - Tân Yên - Bắc Giang

		Đỏ BG

		0,19

		0,85

		1,44

		0,00

		0,62



		4

		An Hà - Lạng Giang - Bắc Giang

		L14

		0,00

		0,23

		0,56

		0,00

		0,19



		5

		Yên Đồng  - Ý Yên - Nam Định

		Sen Lai

		0, 8

		1,2

		1,57

		0,00

		0,89



		6

		Trình Xuyên - Vụ Bản - Nam Định

		Đỏ BG

		0,26

		0,32

		0,72

		0,00

		0,32





Như vậy, đối với các giống lạc khác nhau và được trồng ở các vùng khác nhau thì tỷ lệ bệnh HXVK hại lạc cũng khác nhau. Ngoài ra, điều tra còn cho thấy, luân canh với lúa nước góp phần hạn chế đáng kể tác hại của bệnh HXVK hại lạc ở vùng Hà Nội và phụ cận.


3.2. Một số đặc điểm hình thái, đặc tính
        sinh học của các isolates vi khuẩn
        R. solanacearum Smith


Quan sát các dòng vi khuẩn phân lập được trên các giống lạc được trồng ở vùng Hà Nội và phụ cận nhiễm bệnh, khi nuôi cấy vi khuẩn trên môi trường nhân tạo TZC, SPA, Kings’B; nhuộm lông roi và gram vi khuẩn đã cho thấy rằng 3 dòng vi khuẩn gây bệnh héo xanh hại lạc ở giống L14, đỏ Bắc Giang, sen lai trên môi trường SPA có đặc điểm là nhầy, rìa nhẵn, màu trắng kem (Kelman, 1954). Kết quả trên đã xác định loài R. solanacearum có dạng hình gậy, hai đầu hơi tròn, có từ 1 - 4 lông roi ở đầu. Các isolate của vi khuẩn đều nhuộm gram âm.


3.3. Đặc tính gây bệnh của các isolate vi 
        khuẩn gây bệnh héo xanh vi khuẩn
        (trong điều kiện chậu vại) trên cây lạc 
         vùng Hà Nội và phụ cận vụ hè thu 
        2008, xuân hè 2009


Nghiên cứu tính gây bệnh của các isolate vi khuẩn R. solanacearum trên lạc nhằm xác định phạm vi ký chủ, xác định độc tính và khả năng gây bệnh của các isolate vi khuẩn phân lập. Kết quả thí nghiệm cho thấy, các isolate vi khuẩn phân lập trên cây lạc ở vùng Hà Nội và phụ cận đều có khả năng gây bệnh trên giống lạc L14, đỏ Bắc Giang, sen lai. Isolate vi khuẩn R. solanacearum phân lập từ giống lạc sen lai (Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội) sau 10 ngày lây nhiễm có tỷ lệ bệnh cao nhất là 46,7% - 48,9% và thấp nhất là isolate vi khuẩn phân lập trên giống lạc L14 (Cao Xá - Tân Yên - Bắc Giang) tỷ lệ bệnh là 12,2% - 13,3% (Bảng 3 và Bảng 4).


Bảng 3. Tính gây bệnh của các isolate vi khuẩn R. solanacearum
phân lập trên cây lạc vụ hè thu 2008 ở vùng Hà Nội và phụ cận


		STT

		Isolate vi khuẩn phân lập

		Tỷ lệ bệnh HXVK (%) trên các giống lạc



		

		

		L14

		Đỏ Bắc Giang

		Sen lai



		1

		Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội

		14,4

		27,8

		48,9



		2

		Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội

		20,0

		28,9

		46,7



		3

		Cao Xá - Tân Yên - Bắc Giang

		13,3

		30,0

		43,3



		4

		An Hà - Lạng Giang - Bắc Giang

		15,6

		21,1

		35,6



		5

		Yên Đồng - Ý Yên - Nam Định

		15,6

		22,2

		44,4



		6

		Trình Xuyên - Vụ Bản - Nam Định

		20,0

		28,9

		45,6





Bảng 4. Tính gây bệnh của các isolate vi khuẩn R. solanacearum Smith
phân lập trên cây lạc vụ xuân hè 2009 ở vùng Hà Nội và phụ cận


		STT

		Isolate vi khuẩn phân lập

		Tỷ lệ bệnh HXVK (%) trên các giống lạc



		

		

		L14

		Đỏ Bắc Giang

		Sen lai



		1

		Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội

		13,3

		26,7

		46,7



		2

		Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội

		17,8

		26,7

		44,4



		3

		Cao Xá - Tân Yên - Bắc Giang

		12,2

		28,9

		42,2



		4

		An Hà - Lạng Giang - Bắc Giang

		13,3

		19,0

		34,4



		5

		Yên Đồng - Ý Yên - Nam Định

		15,6

		21,1

		42,2



		6

		Trình Xuyên - Vụ Bản - Nam Định

		18,9

		26,7

		44,4





Các isolate vi khuẩn phân lập từ cây lạc ở các vùng khác nhau thể hiện tính độc và tính gây bệnh ở mức độ khác nhau trên các


giống lạc. Isolate vi khuẩn giống lạc sen lai có mức độ chống chịu với bệnh héo xanh là thấp nhất và thể hiện độc tính cao nhất,  còn isolate vi khuẩn giống lạc L14 có mức độ chống chịu với bệnh héo xanh là cao nhất và thể hiện độc tính thấp nhất.


Khảo sát hiệu quả phòng trừ của vi khuẩn đối kháng B. subtilis trong phòng chống bệnh HXVK hại lạc.

Qua 2 vụ thí nghiệm, ở tất cả các công thức thí nghiệm tỷ lệ bệnh HXVK đều tăng dần sau các ngày theo dõi và tăng nhanh nhất ở CT1 từ 94,4% - 95,6% (không có mặt của B. subtilis) và chậm hơn ở các công thức có xử lý vi khuẩn đối kháng B. subtilis  (CT2,


CT3, CT4). Các công thức trong thí nghiệm có sự khác nhau về tỷ lệ cây héo. ở công thức đối chứng không có mặt của vi khuẩn đối kháng B. subtillis tỷ lệ bệnh cao nhất (94,4% - 95,6%), còn ở các công thức khác có mặt của vi khuẩn đối kháng B. subtillis tỷ lệ bệnh ở mức thấp hơn rất nhiều so với đối chứng. Tỷ lệ bệnh thấp nhất ở hai công thức thí nghiệm là CT2 (25,6% - 26,7%)  và CT3 tương ứng là 20,0% - 21,1%. ở CT4 tỷ lệ bệnh sau 28 ngày theo dõi ở mức khá cao 57,8% - 58,9% mặc dù cũng được xử lý vi khuẩn đối kháng B. subtillis (Bảng 5). Như vậy, vi khuẩn B. subtillis có thể sử dụng được để xử lý đất trước khi trồng có tác dụng hạn chế khả năng xâm nhiễm, phát sinh phát triển của bệnh HXVK. 


Bảng 5. Khảo sát khả năng phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn hại lạc
của chế phẩm B. subtilis trong điều kiện chậu vại
vụ hè thu năm 2008 và vụ xuân hè năm 2009

		Chỉ tiêu theo dõi
ở các công thức

		Tỷ lệ cây héo do vi khuẩn R. solanacearum (%) trong vụ hè thu 2008

		Tỷ lệ cây héo do vi khuẩn R. solanacearum (%) trong vụ xuân hè năm 2009



		Ngày theo dõi 
sau lây nhiễm

		CT1

		CT2

		CT3

		CT4

		CT1

		CT2

		CT3

		CT4



		7

		22,2d

		15,6b

		10,0a

		18,9c

		21,1d

		13,4b

		8,9a

		17,8c



		14

		82,2d

		22,2b

		13,3a

		30,0c

		80,0d

		20,0b

		11,1a

		28,9c



		21

		92,2d

		24,4b

		17,7a

		56,7c

		91,1d

		23,3b

		16,7a

		54,4c



		28

		95,6d

		26,7b

		21,1a

		58,9c

		94,4d

		25,6b

		20,0a

		57,8c





Bảng 6. Khảo sát khả năng phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn hại lạc 
của thuốc kháng sinh, hóa học trong điều kiện chậu vại
vụ hè thu năm 2008 và vụ xuân hè năm 2009


		Chỉ tiêu theo dõi ở các công thức

		Tỷ lệ cây héo do vi khuẩn R. solanacearum (%) trong vụ hè thu 2008

		Tỷ lệ cây héo do vi khuẩn R. solanacearum (%) trong vụ xuân hè năm 2009



		Ngày theo
dõi sau xử lý

		CT1

		CT2

		CT3

		CT4

		CT5

		CT1

		CT2

		CT3

		CT4

		CT5



		7

		22,2d

		13,3a

		15,6b

		16,7c

		16,7c

		21,1c

		12,3a

		14,4b

		15,6c

		15,7c



		14

		83,3d

		18,9a

		22,2b

		26,6c

		27,8c

		82,3d

		17,8a

		21,1b

		24,4c

		26,7c



		21

		91,1d

		24,5a

		27,8b

		32,2c

		33,3c

		90,0d

		23,3a

		26,7b

		30,0c

		31,1c



		28

		95,6d

		27,8a

		30,0b

		35,6c

		36,7c

		94,4d

		26,7a

		28,9b

		33,3c

		34,4c





Chú thích: Công thức 1: Đối chứng, không xử lý thuốc. Công thức 2: Xử lý thuốc steptomycin (nồng độ 0,5%). 
                          Công thức 3: Xử lý thuốc cloramphenicol (nồng độ 0,4%). Công thức 4:  Xử lý thuốc carbendazim 
                          (nồng độ 1%). Công thức 5: Xử lý thuốc validamycin (nồng độ 1%).


Khảo sát khả năng phòng trừ bệnh HXVK hại lạc bằng thuốc kháng sinh, thuốc hóa học trong điều kiện chậu vại


Một số thuốc kháng sinh, thuốc hóa học: steptomycin, cloramphenicol, carbendazim, validamycin đã được sử dụng để khảo sát hiệu lực phòng trừ bệnh HXVK của  hại lạc trong điều kiện chậu vại (Bảng 6). Kết quả nghiên cứu cho thấy cả 4 loại thuốc thí nghiệm đều có khả năng ức chế sự phát triển và gây hại của bệnh HXVK so với công thức đối chứng ở cả 2 vụ. Trong đó, thuốc steptomycine có hiệu lực cao nhất với tỷ lệ bệnh sau 28 ngày theo dõi là 26,7% - 27,8%. Tiếp đến là thuốc cloramphenicol (tỷ lệ bệnh là 28,9% - 30,0%). Hiệu lực thấp nhất là thuốc validamycin (tỷ lệ bệnh là 34,4% - 36,7%).


4. KẾT LUẬN


Bệnh héo xanh vi khuẩn R. solanacearum Smith là một bệnh gây hại phổ biến trên cây lạc ở vùng Hà Nội và phụ cận vụ hè thu 2008, xuân hè năm 2009. 


Các isolate vi khuẩn gây bệnh héo xanh phân lập trên cây ký chủ giữa giống lạc L14, đỏ Bắc Giang, sen lai trồng ở các vùng khác nhau đều có khả năng lây bệnh chéo. 


Có thể sử dụng chế phẩm vi sinh vật đối kháng B. subtilis kết hợp với thuốc kháng sinh, thuốc hóa học để phòng trừ bệnh HXVK hại cây lạc cho hiệu quả cao. Sử dụng chế phẩm vi sinh vật đối kháng B. subtilis xử lý đất trước khi trồng lạc có tác dụng hạn chế khả năng xâm nhiễm, phát sinh, phát triển của bệnh HXVK. 


Sử dụng các loại thuốc kháng sinh, thuốc hoá học trong phòng trừ bệnh HXVK có khả năng ức chế sự phát sinh gây hại của bệnh. Trong đó, thuốc kháng sinh streptomycine có hiệu lực cao nhất với tỷ lệ bệnh sau 28 ngày theo dõi là 26,7% - 27,8%. Tiếp đến là thuốc cloramphenicol (tỷ lệ bệnh là 28,9% - 30,0%). Thuốc validacin có hiệu lực thấp nhất (tỷ lệ bệnh là 34,4% - 36,7%).
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